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CÔNG TY CỔ PHẦN FULL POWER
(Được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt nam)
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2007 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

1. Thành lập:  Công ty Cổ Phần FULL POWER được chuyển đổi từ Công ty TNHH Xây Lắp Điện Cơ FULL POWER theo Quyết định số 45CPH/GP-KCN-BD ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công ty Cổ Phần FULL POWER là đơn vị sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ từ Công ty TNHH Xây Lắp Điện Cơ FULL POWER đối với Nhà nướcViệt Nam, với bên thứ ba và với người lao động.

2. Hình thức sở hữu vốn: vốn cổ phần.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 462033000030 thay đổi lần thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2006, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Full Power là : 150.000.000.000 đồng, bao gồm 15.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Trong  đó số cổ phần của các cổ đông sáng lập người nước ngoài như sau:


- Ông CHEN LI HSUN


4.433.832 cổ phần


- Ông LIN YI HUANG


       2.863 cổ phần


- Ông TORNG JENN SHIAW

     64.107 cổ phần


- Ông CHEN LI CHANG

     24.107 cổ phần


- Ông  HONG YUNG CHANG     
       3.175 cổ phần

Cùng với các cổ đông thường khác
           10.471.916 cổ phần

Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Khu Công nghiệp Sóng Thần II – Huyện Dĩ An – Tỉnh Bình Dương.

Công ty hiện có các chi nhánh và xưởng sản xuất :

Xưởng sản xuất đặt tại lô M – Khu công nghiệp Sóng Thần II – Tỉnh Bình Dương

Chi nhánh đặt tại Xã Tân Vĩnh Hiệp – Tân Uyên – Tỉnh Bình Dương

Chi nhánh sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch I – Tỉnh Đồng Nai.

Chi nhánh sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Sông Mây – Tỉnh Đồng Nai.

Chi nhánh sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Mỵ Xuân – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Lĩnh vực kinh doanh :  Theo giấy phép đầu tư hiện hành, lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm :

Thiết kế thi công lắp đặt hệ thống điện công nghiệp trong nhà máy và các toà nhà dân dụng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lạnh; Trang trí nội ngoại thất, sân vườn ; Nhập khẩu các vật tư thiết bị trong nước chưa sản xuất được để phục vụ thi công. Xây dựng đường dây trung thế và trạm biến điện đến 35KV; Sản xuất và lắp ráp- tủ điều khiển hộp nối điện, máng cáp, thang cáp, ngã rẽ ti treo và các loại phụ kiện điện khác; Gia công cắt cuốn, sơn phủ bề mặt kim loại; Thiết kế thi công và sản xuất phụ kiện thiết bị ống công nghiệp, vật liệu cách điện, bồn chứa áp lực bằng kim loại; Thiết kế thi công và sản xuất máy móc thiết bị dùng cho nâng hạ bốc dỡ và vận chuyển hàng hoá vật tư; Thiết kế và xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; Nghiên cứu ươm trồng và kinh doanh cây cảnh hoa, Bonsai và cây công nghiệp; Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét, hệ thống chống đột nhập cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu vào 01/01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Các báo cáo tài chính được thể hiện bằng Đồng Việt nam (“VND”)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán là chế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán  và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty đã được soạn thảo trên cơ sở dồn tích, quy ước theo giá gốc, phù hợp với các yêu cầu luật định, các chuẩn mực kế toán hiện có của Việt nam; Vì vậy, các nguyên tắc và thực hành kế toán đang được áp dụng tại Việt Nam có thể khác với thông lệ tại các nước và các thể chế khác.

Các báo cáo tài chính này đã được soạn thảo và trình bày phù hợp theo hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền.

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho là nguyên vật liệu và bao bì được thể hiện theo giá vốn.

Sản phẩm dở dang tồn kho là giá trị thi công – xây lắp các công trình còn dở dang. Giá trị xây dựng dở dang được xác định theo chi phí tích luỹ cho từng hợp đồng thi công. Bao gồm Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cộng ( + ) chi phí nhân công trực tiếp cộng ( + ) chi phí quản lý thi công trực tiếp. Cuối mỗi kỳ kế toán không thực hiện phân bổ chi phí quản lý và các chi phí khác cho sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Giá vốn của hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước – xuất trước.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình được xác định theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, xác định trên cơ sở thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Số năm khấu hao cho từng nhóm tài sản như sau :


Nhà cửa, vật kiến trúc
20 năm


Máy móc thiết bị
5 đến 7 năm


Phương tiện vận tải
6 năm


Thiết bị văn phòng
5 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết : Theo giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản đầu tư chứng khoán có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản đầu tư khác có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được coi là đầu tư ngắn hạn, còn nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được coi là đầu tư dài hạn.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư lớn hơn giá trị thị trường của chúng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chí phí vay thực tế.

Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán sẽ tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch đó.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu : 

Ghi nhận cổ tức :  Theo nghị quyết  Đại hội cổ đông thường niên.

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

11.1 Doanh thu bán hàng :  Ghi nhận tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá và xuất hoá đơn bán hàng.
11.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ : Ghi nhận tại thời điểm công việc dịch vụ đã hoàn thành và xuất hoá đơn bán hàng.
11.3 Doanh thu hoạt động tài chính : Các khoản thu về lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận tại thời điểm có khả năng thu được lợi ích kinh tế và được xác định chắc chắn.
11.4 Doanh thu hợp đồng xây dựng : Do hoạt động chính của Công ty là hoạt động thi công – xây lắp nên doanh thu – chi phí của Công ty được thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 “ Hợp đồng xây dựng “. Theo đó :

Với các hợp đồng có thời hạn thực hiện dưới 1 năm và không quy định thanh toán theo tiến độ thì Doanh thu được ghi nhận khi hoàn tất hợp đồng, công trình hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Chi phí được ghi nhận tương ứng cho từng công trình.

Với các hợp đồng có thời hạn thực hiện trên 1 năm và phân chia làm nhiều hạng mục thì doanh thu được ghi nhận căn cứ nghiệm thu của từng hạng mục. Chi phí cũng được theo dõi theo từng công trình và được kết chuyển tương ứng doanh thu đã ghi nhận.

Các khoản tiền ứng trước của khách hàng được ghi nhận như là tiền ứng trước ( nếu không phát hành hoá đơn cho khoản tiền ứng trước ) hoặc ghi  nhận là Doanh thu nhận trước ( nếu khách hàng yêu cầu cung cấp hoá đơn cho khoản tiền ứng trước này ).

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí lãi tiền vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản chi phí tài chính khác được ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng phát sinh chi phí không kể đã chi hay chưa chi tiền.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành.
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được tính đầy đủ, sử dụng phương thức công nợ, cho sự khác biệt tạm thời giữa giá trị tính thuế của tài sản và nợ phải trả với giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính được áp dụng trong niên độ mà tài sản được bán đi hoặc khoản nợ phải trả được thanh toán; thuế suất được dự tính trên cơ sở thuế suất đã ban hành hoặc xem như có hiệu lực tại ngày lập bảng cân đối kế toán. 
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được kết chuyển vào báo cáo lãi lỗ.
Tài sản lưu động và công nợ ngắn hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch chưa thực hiện do quy đổi được trình bày trên cân đối kế toán.

Công nợ dài hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán chưa được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch lãi / lỗ do quy đổi được kết chuyển vào thu nhập hoặc chi phí tài chính thuộc báo cáo kết quả kinh doanh.

Tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán là 16.132 VND/USD. liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán là 16.101 VND/USD.
V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong bảng cân đối kế toán 


30/06/2007
31/ 12/2006
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
34.332.632.167
18.279.433.717
· Tiền mặt:
3.039.351.862
40.963.999
· Tiền gửi ngân hàng: 
31.293.280.305
18.238.469.718
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
-
-

3. Các khoản phải thu khác
10.271.699.211
96.116.634.886
· Các khoản phải thu khác:
10.271.699.211
96.116.634.886
Chi tiết các khoản phải thu khác được trình bày tại phụ lục số 01 .

4. Hàng tồn kho
235.957.610.355
201.326.955.554
· Nguyên liệu vật liệu:
32.807.000.754
35.689.932.410
· Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:
203.150.609.601
165.637.023.144
Thể hiện trên chỉ tiêu này là giá trị xây lắp dở dang đã thực hiện cho khách hàng, theo từng hợp đồng. Mỗi hợp đồng xây dựng được theo dõi riêng. Vì vậy, một khách hàng có thể đồng thời có nhiều hợp đồng xây lắp. 

Chi tiết của các hợp đồng dở dang được trình bày tại phụ lục số 02  .


30/06/2007
31/ 12/2006
5. Thuế và các khoản khác phải thu 
-
-

6. Phải thu dài hạn nội bộ
-
-

7. Phải thu dài hạn khác
2.158.376.810
2.893.063.248
· Ký quỹ, ký cược dài hạn
2.158.376.810
2.893.063.248
8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

9. Tài sản cố định thuê tài chính

10. Tài sản cố định vô hình

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
30/06/2007
31/ 12/2006
Giá trị XDCB các TSCĐ tự làm chưa hoàn thành :
3.009.691.879
46.630.315.439
Chi tiết gồm :

	Xây dựng cơ bản ở Nhơn Trạch
	-
	6.733.484.835 

	Xây dựng cơ bản tại KCN Mỹ Xuân 
	-
	4.231.530.947    

	Mua sắm TSCĐ 
	-
	35.602.401.325

	Xây dựng xưởng CN Nhơn Trạch
	3.009.691.879
	62.898.332    

	Tổng Cộng
	3.009.691.879
	46.630.315.439


12. Bất động sản đầu tư
-
-

13. Đầu tư dài hạn khác 
30/06/2007
31/ 12/2006
Thẻ hội viên sân golf 
4.342.071.453
4.342.071.453

Thẻ hội viên sân Golf ( đứng tên Công ty Full Power ) tại Câu lạc bộ Golf và thể thao ngoài trời của công ty Liên doanh TNHH Hoa Việt  và Sông Bé Golf Resort. Quyền hội viên theo thẻ này có thể chuyển nhượng nhưng không có quyền đòi lại phí hội viên khi chấm dứt tư cách hội viên với bất kỳ lý do nào. 

Quyền hội viên này cũng không sinh lợi do không được tham gia hưởng lợi từ các hoạt động của nơi cấp thẻ.

14. Chi phí trả trước dài hạn

Đến cuối kỳ, các khoản trả trước dài hạn bao gồm :



Loại chi phí 
30/06/2007 
31/12/2006



Tiền thuê đất trả trước tại Khu CN Sóng Thần II :
5.475.614.829
5.538.723.260
Tiền thuê đất trả trước tại Tân Uyên :
1.399.440.745
1.415.569.806
Tiền thuê đất tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I:
5.303.926.888
5.395.853.770
Tiền thuê đất tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch II:
-
122.626.538
Tiền thuê đất tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân :
20.353.959.377
20.509.412.225
Chi phí xây dựng Mỹ Xuân
449.819.153
599.758.871
Chi phí trả trước tiền thuê đất KCN Sông Mây: 
1.384.486.815
251.772.646
Phí quản lý tiền thuê đất KCN Mỹ Xuân A2:
106.000.000
159.000.000

Phần mềm kế toán và máy vi tính :
1.723.320.776
986.293.630

Các chi phí trả trước dài hạn khác (Công cụ ):
342.985.852
986.492.188
Chi phí sửa chữa văn phòng Phạm Ngũ Lão
773.319.171
945.167.877
Chi phí thiết kế văn phòng Tôn Đức Thắng
104.646.737
126.297.785
Chi phí sửa chữa văn phòng Pasteur
677.765.013
9.026.397
Chi phí dỡ dang chờ phân bổ:
658.846.563
878.462.085
Tiền thuế GTGT trả trước: 
36.448.988
458.520.459
Chi phí XDCB tại chi nhánh Bà rịa Vũng Tàu : 
4.213.899.568
-

Chi phí XDCB tại chi nhánh Nhơn Trạch : 
6.649.316.274
-

Bản đồ qua ảnh vệ tinh
1.184.422.282
1.184.422.282
Chi phí bồi thường đất tại KCN Bắc Ninh
1.521.280.002
-
                        Cộng :
52.359.499.033
39.567.399.819


30/06/2007 
31/12/2006
15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn
119.590.752.003 
163.987.602.661
-      Vay ngắn hạn
105.080.360.000
146.971.160.663
Tại thời điểm 30/06/2007, số dư nợ vay bao gồm :
Vay ngân hàng Nông nghiệp và PT Nông thôn Chi nhánh Đồng Nai : 6.500.000.000đ.

Vay ngân hàng Ngoại Thương Tp HCM chi nhánh Sóng Thần: 18.243.000.000đ.

Vay Far East National Bank chi nhánh Tp.HCM: 1,480,000.00 USD (tương đương: 23.875.360.000ñ).

Vay Công ty Herlih Investments L.L.C : 3,500,000.00 USD (tương đương : 56.462.000.000đ).

Tính đến 30/06/2007, chưa có khoản vay nào bị chuyển qua nợ quá hạn.
Các khoản vay này được đảm bảo bởi tài sản của Công ty gồm :

Thế chấp giá trị nhà xưởngvà các công trình trên đất tại KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai theo giấy chứng nhận sở hữu công trình số 470901273. 
Quyền sử dụng 12.503 m2 đất tại KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 070995. 
Quyền sử dụng 2.360 m2 đất tại KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 934724.
Các công trình trêân đất tại 27C KCN Sóng Thần II, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận công trình số 262554/CNCT.
Các công trình trêân đất tại KCN Sóng Thần II, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận công trình số 262553/CNCT.
-       Vay dài hạn Ngân hàng đến hạn trả :
14.510.392.003
17.016.441.998
Tại thời điểm 30/06/2007 là khoản vay phải trả Ngân hàng HSBC (tương đương: 899.478,78 USD ) trong vòng 06 tháng tới của hợp đồng tín dụng VNM CDT 060338 và hợp đồng tín dụng VNM CDT 070139


30/06/2007 
31/12/2006
16. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước:
3.892.141.284
6.469.991.993
- Thuế GTGT
-
740.441.801
   Trong đó : 

+ Số thuế GTGT còn phải nộp tại SóngThần
-
-
+ Số thuế GTGT còn phải nộp tại Đồng Nai
-
-
+ Số thuế GTGT còn phải nộp tại Vũng Tàu
-
740.441.801
- Thuế xuất nhập khẩu
-
-

- Thuế TNDN
3.706.238.968
5.532.718.801
- Các loại thuế khác
185.902.316
196.831.391
17. Chi phí phải trả:
3.756.228.355
2.588.434.073
Chi tiết số dư cuối kỳ bao gồm:

+Chi phí lương tháng 13
-
1.312.515.000
+ Chi phí điện, nước, điện thoại
-
240.000.000

+ Phí kiểm toán
-
35.422.200

+ Thuế GTGT
1.019.265.844
409.385.762

+ Chi phí lãi vay phải trả Ông Lin Chen Hai
-
591.111.111
+ Chi phí lãi vay phải trả Công Ty Herlih
2.602.964.986
-

+ Chi phí thuê văn phòng tại 224 Pastuer
133.997.525
-

18. Các khoản phải trả phải nộp khác:
180.829.480.726
6.528.797.771
Chi tiết các khoản phải trả phải nộp khác xem phụ lục số 03.
19. Phải trả dài hạn nội bộ
-
-

20. Vay và nợ dài hạn
34.231.608.587
58.563.391.139
Bao gồm :

+ Khoản vay Ông Lin Chen Hai 
-
40.000.000.000
+ Vay ngân hàng HSBC 
34.231.608.587
18.563.391.139
Tại thời điểm 30/06/2007 là khoản vay phải trả Ngân hàng HSBC tương đương 2,121,969.29 USD(trong đó 1,152,934.05 USD của hợp đồng tín dụng VNM CDT 060338 và 969,035.24 USD của hợp đồng tín dụng VNM CDT 0701339) sau 06 tháng tới .
21. Tài sản thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả
-
-

22. Vốn chủ sở hữu


      a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu  :
	Diễn giải
	Vốn góp
	Thặng dư vốn cổ phần
	Quỹ đầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	Số dư đầu năm trước
	100.000.000.000
	100.000.000.000
	
	
	242.810.284
	24.818.270.045

	- Tăng vốn trong năm trước
	50.000.000.000
	
	
	
	
	

	- Tăng vốn từ lợi nhuận
	
	
	
	
	
	

	- Lợi nhuận sau thuế tăng năm trước
	
	
	
	
	
	33.683.611.744

	- Chia cổ tức năm trước
	
	
	
	
	
	(20.000.000.000)

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	(2.601.736.379)

	Số dư cuối năm trước
	150.000.000.000
	100.000.000.000
	
	
	242.810.284
	35.900.145.410

	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu kỳ  này
	150.000.000.000
	100.000.000.000
	
	
	
	35.900.145.410

	- Tăng vốn từ lợi nhuận 
	-
	
	
	7.520.888.179
	922.814.470
	(8.323.702.649)

	- Lợi nhuận sau thuế tăng trong kỳ
	
	
	
	
	
	14.913.001.196

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	2.423.557.239

	Chia cổ tức kỳ này (cổ tức của năm 2006)
	
	
	
	
	
	(30.000.000.000)

	- Giảm khác
	
	
	
	(2.423.557.239)
	(300.000.000)
	

	Số dư cuối kỳ
	150.000.000.000
	100.000.000.000
	
	5.097.330.938
	865.624.755
	14.913.001.196


b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	
	kỳ này
	Năm trước

	
	Tổng số
	Vốn cổ phần thường
	Vốn cổ phần ưu đãi
	Tổng số


	Vốn cổ phần thường
	Vốn cổ phần ưu đãi

	Vốn góp
	150.000.000.000
	150.000.000.000
	
	150.000.000.000
	150.000.000.000
	

	Vốn khác
	
	
	
	
	
	

	Thặng dư vốn cổ  phần
	100.0000.000.000
	100.0000.000.000
	
	100.000.000.000
	100.000.000.000
	

	Cổ phiếu ngân quỹ
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	250.000.000.000
	250.000.000.000
	
	250.000.000.000
	250.000.000.000
	


c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức lợi nhuận  :


30/06/2007
Năm 2006
· Vốn chủ sở hữu 



+ Vốn góp đầu kỳ
150.000.000.000
100.000.000.000

+ Vốn góp tăng trong kỳ
-
50.000.000.000

+ Vốn góp cuối kỳ
150.000.000.000
150.000.000.000

                  Bao gồm : Ông Chen Li Hsun
44.338.320.000
44.338.320.000

Ông Lin Chen Hai
36.000.000.000
36.000.000.000


Ông Chen Li Chang
241.070.000
241.070.000


Ông Lin Yi Huang
28.630.000
28.630.000


Ông Hong Yung Chang
31.750.000
31.750.000


Ông Torng Jenn Shiaw
641.070.000
641.070.000


Ông Yen Li Chuan
20.000.000.000
20.000.000.000

Ông Yen Li Cheng
20.000.000.000
20.000.000.000

Các cổ đông khác
28.719.160.000
28.719.160.000
· Cổ tức, lợi nhuận đã chia :
30.000.0000.000
20.000.000.000

Cổ tức được chia trong năm 2007 : 30.000.000.000 đồng là từ lợi nhuận năm 2006.

d. Cổ tức : 


· Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : 30.000.000.000 đồng
· Cổ tức công bố trên cổ phiếu thường : 30.000.000.000 đồng
· Cổ tức công bố trên cổ phiếu ưu đãi : Chưa công bố

· Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận.
e. Cổ phiếu : 
30/06/2007
31/12/2006
· Số lượng Cổ phiếu được phép phát hành
15.000.000
15.000.000

· Số lương Cổ phiếu đã bán ra công chúng
-
-


+ Cổ phiếu thường
-
-


+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Số lương cổ phiếu được mua lại
-
-

· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
-
-


+ Cổ phiếu thường
15.000.000
15.000.000

+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-


Mệnh giá Cổ phiếu : 10.000 VNĐ.

23. Nguồn kinh phí
-
-

24. Tài sản thuê ngoài
-
-

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Quý I năm 2007    
Quý II năm 2007
· Doanh thu bán hàng
129.569.803.766
123.190.860.976
· Doanh thu cung cấp dịch vụ
-
-

Cộng
129.569.803.766
123.190.860.976
26. Các khoản giảm trừ doanh thu
Quý I năm 2007
Quý II năm 2007
· Chiết khấu thương mại
-
-

· Giảm giá hàng bán
-
-

· Hàng bán bị trả lại
-
-
Cộng
-
-
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV
Quý I năm 2007
Quý II năm 2007
· Doanh thu thuần về bán hàng
129.569.803.766
123.190.860.976
· Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ
-
-

Cộng
129.569.803.766
123.190.860.976
28. Giá vốn hàng bán 
97.013.478.018
91.231.942.199
29. Doanh thu hoạt động tài chính
Quý I năm 2007
Quý II năm 2007
· Lãi tiền gửi 
2.789.786
549.352.423
· Lãi chênh lệch tỷ giá
240.091.206
62.542.730
Cộng
242.880.992
611.895.153
30. Chi phí tài chính
Quý I năm 2007
Quý II năm 2007
· Lãi tiền vay
4.848.365.551
4.184.732.868
· Lỗ chênh lệch tỷ giá
14.831.382
636.876.705
Cộng
4.863.196.933
4.821.609.573
31. Chi phí quản lý doanh nghiệp
22.014.075.978
20.786.277.507

32. Thu nhập khác
61.788.394
4.113.273.919
33. Chi phí khác
881.262.716
56.496.820

34. Chi phí thuế TNDN hiện hành
Quý I năm 2007
Quý II năm 2007
· Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5.102.459.507
11.019.703.949
· Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế 
-
-

      + Chi phí không chứng từ
-
-

      + Chi nộp phạt
-
-

      + Lỗ do đánh giá CLTG cuối kỳ
-
-

· Điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế
-
-

      + Lãi  do đánh giá CLTG cuối kỳ
-
-
· Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN
5.102.459.507
11.019.703.949
· Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập 
Quý I năm 2007
Quý II năm 2007
chịu thuế năm hiện hành
382.684.463
826.477.796
· Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm

trước vào chí phí thuế TN hiện hành năm nay
-
-

· Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành
382.684.463
826.477.796
35. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
-
-

36. Giải trình thêm một số thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận quý 2 tăng hơn quý 1 là 5.917.244.442 đồng là do một số chỉ tiêu sau:
Lãi tiền gửi quý 2 tăng so quý 1 là : 546.562.637 đồng là do lãi tiền gởi thu được từ tiền ký quỹ vay ngắn hạn (4.800.000.000 đồng) và lãi tiền gởi 06 tháng đầu năm ở một số ngân hàng tính lãi 6 tháng một lần.
Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1.227.798.471 đồng là do chuyển hạch toán một số khoản chi phí khấu hao máy móc từ chi phí quản lý sang chi phí công trình.
Thu nhập khác quý 2 tăng hơn quý 1 là 4.051.485.525 đồng là do Công ty đã tính và thu hồi tiền lãi đối với các khoản phải thu ông Chen Li Hsun từ 01/01/2007 đến ngày thanh toán với lãi suất 8%/năm, thu hồi khoản tương ứng là 3.806.753.925 đồng.
Chi phí khác giảm 824.765.896 đồng do trong quý 2 không phát sinh các khoản chi phí cho các công trình không mang lại hiệu quả kinh doanh.
Các báo cáo tài chính trên đây đã được phê duyệt bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty ngày 20/07/2007.


Kế toán trưởng
Tổng Giám đốc



VƯƠNG VĂN THUẬN 
TORNG JENN SHIAW
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